Giáo án Ngữ văn lớp 9


Tuần 15 – Bài 15
Ngày soạn: 30/ 11/ 2014
Ngày giảng :…/12/2014                                                              TiÕt: 71

TRẢ BÀI KIỂM TRA VĂN TRUYỆN TRUNG ĐẠI.
Tự học có hướng dẫn: 
NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ.

A. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh nhận thấy ưu, nhược điểm trong bài làm về truyện trung đại Việt Nam, những thể loại chủ yếu - giá trị ND và NT của những tác phẩm tiêu biểu.
Qua bài kiểm tra đánh giá được trình độ của mình về các mặt kiến thức và kĩ năng của học sinh.
- Vai trò của người kể chuyện trong tác phẩm tự sự. Những hình thức kể chuyện trong tác phẩm tự sự
      - Đặc điểm của mỗi hình thức người kể chuyện trong tác phẩm tự sự
2. Kĩ năng :
    - Rèn tính độc lập, chủ động sáng tạo trong làm bài. 
- Rèn luyện kỹ năng nhận diện người kể chuyện trong tác phẩm tự sự và tập kết hợp các yếu tố này trong khi đọc cũng như trong khi viết văn.
3. Thái độ: - Tự sửa chữa bài, rút kinh nghiệm cho bài làm sau, ý thức học bộ môn.
B. Chuẩn bị: 
- Giáo viên: Bài kiểm tra của học sinh.
- Học sinh: Đọc bài, học bài.
C. Phương pháp:
          - Vấn đáp, thuyết trình, phân tích.
- Phát bài kiểm tra,  GV+ HS chữa.
 	- Tự học.  
          - Vấn đáp, thuyết trình, phân tích. 
D. Tiến trình giờ dạy:
   I. Ổn định tổ chức: (1')
   II. Kiểm tra bài cũ: (5') Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.
   ? )Thế nào là đối thoại, độc thoại, độc thoại  nội tâm trong văn bản tự sự?
III. Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1 (20’)
* pp nhận xét, quan sát
?) Nhắc lại đề bài?
- Gv nhận xét những ưu, khuyết điểm trong bài làm của học sinh.

- HS: Chữa bài.
	A. TRẢ BÀI KIỂM TRA VĂN:
1. Nhắc lại đề bài và chữa bài.
     - (Như đã soạn tiết 47)
2. Nhận xét bài làm của học sinh:
a. Ưu điểm:
- Đa số HS nắm được kiến thức cơ bản về truyện trung đại.
- Phần trắc nghiệm trí nhớ làm tốt.
- Một số em giải thích 2 câu thơ trong đoạn trích "Lục Vân Tiên ....Nga" tốt.
- Bài phân tích bút pháp ước lệ tượng trưng trong đoạn trích “Chị em Thúy Kiều" một số em làm tương đối tốt.
Tiêu biểu: Thủy, Nhung, Xuân, Huế, Nguyễn Hồng Nhung, Huyền.....
b) Nhược điểm:
- Một số em chưa nêu chính xác nội dung của đoạn văn.
- Một số em chưa giải thích chính xác nghĩa của 2 câu thơ.
- Câu 3 kĩ năng viết còn yếu:
+ Bố cục không rõ ràng.
+ Triển khai luận điểm không rõ ràng.
+ Một số em còn viết dưới dạng gạch đầu dòng.
+ Một số bài sơ sài. 
+ Diễn đạt câu văn lủng củng, tối ý.
- Một số bài trình bày cẩu thả, bẩn, chữ viết xấu, viết sai chính tả và viết tắt tùy tiện.
Tiêu biểu: Lam, Toàn, Thanh , Phúc, Học, Thái , Thăng, ....


3.Thông báo kết quả:


	STT
	Líp
	Sĩ số
	Kết quả

	
	
	
	Điểm
0+1+2
	Điểm
3+4
	Điểm
5+6
	Điểm
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	Điểm
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	Đạt TB trở lên
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	41
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	9B
	43
	0
	10
	26
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	33

	
	
	
	
	
	
	
	
	



4. Chữa lỗi điển hình:(Học sinh tự chữa trong bài làm theo phần GV chữa)
Hoạt động 2 : (15')
II. Tự học có hướng dẫn: 
NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ:
	* pp thuyết trình, phân tích , kt động não.
- GV giới thiệu xuất xứ đoạn văn.
- HS trao đổi và thảo luận các câu hỏi SGK.
?) Chuyện kể về ai? Về việc gì?
?) Ai là người kể chuyện? Vì sao? Nếu là một trong 3 nhân vật trong đoạn văn thì ngôi kể  và đoạn văn phải thay đổi như thế nào?
- Vì nếu là một trong 3 nhân vật trong đoạn văn trên thì ngôi kể phải thay đổi xưng “tôi” hoặc xưng tên 1 trong 3 nhân vật đó.
- Lời văn phải thay đổi cho phù hợp với ngôi kể. Trong đoạn văn, các nhân vật đều trở thành đối tượng miêu tả khách quan.
Ví dụ: +Anh thanh niên vừa vào, kêu lên…
+ Cô kỹ sư trẻ nhếch mép, mặt đỏ ửng…
+ Bỗng người hoạ sĩ già quay lại…
Câu hỏi 3, SGK
- Là lời nhận xét của người kể chuyện về anh thanh niên về suy nghĩ của anh. Câu nhận xét thứ (2) người kể chuyện như nhập vai vào nhân vật anh thanh niên để nói hộ những suy nghĩ và tình cảm của anh, tuy nhiên vẫn là câu trần thuật (câu kể) của người kể chuyện. Câu nói đó không đơn thuần là nói hộ tâm trạng của anh thanh niên mà là tiếng lòng, tâm trạng của nhiều người trong tình huống đó. Nếu đây chỉ là câu nói của anh thanh niên thì tính khái quát sẽ bị mất đi (hoặc hạn chế nhiều).
GV :- Người kể căn cứ vào chủ thể đứng ra kể câu chuyện, đối tượng được miêu tả, ngôi kể, điểm nhìn và lời văn, … để nhận xét về tâm trạng, cảm xúc, hành động của các nhân vật.
GV bổ sung cho HS thêm kiến thức vê sự xuất hiện của người kc và điểm nhìn của người kể.
+ Vô nhân xưng;
+ Nhập vào vai 1 nhân vật trong truyện.
+ Khi thì ở ngôi thứ 1, khi thì ở ngôi thứ 3.
* Người kể chuyện trình bày sự việc gắn với điểm nhìn nào đó (điểm nhìn là vị trí quan sát của người kể).
Có 3 loại điểm nhìn.
+ Điểm nhìn bên trong: thông qua đôi mắt 1 nhân vật.
+ Điểm nhìn bên ngoài: Quan sát bên ngoài khách quan.
+ Điểm nhìn thấu suốt: điểm nhìn có mặt ở khắp nơi, thấy mọi hoạt động,hiểu hết mọi tâm tư tình cảm của các nhân vật đánh giá về họ.
* Không nên đồng nhất người kể chuyện với tác giả, ngay cả khi người kể xưng “tôi”.
?) Như vậy trong đoạn văn trên người kể không hề xuất hiện, nhưng ta vẫn cảm nhận được gì?
- Gv khái quát nội dung mục ghi nhớ. – GV gọi 1HS đọc ghi nhớ (SGK)
* pp thảo luận nhóm
- Gọi học sinh đọc đoạn văn.

HS thảo luận nhóm
Người kể chuyện là ai? Ngôi kể này có ưu điểm và hạn chế gì so với đoạn trích “Lặng lẽ Sa Pa” ?
- GV cho học sinh thảo luận 
- Gv nhận xét bổ sung

	I. Vai trò người kể trong văn bản tự sự:
   1. Khảo sát phân tích ngữ liệu: 
* Ngữ liệu: (SGK) Đoạn trích trong truyện Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long.
- Kể về phút chia tay giữa cô kỹ sư trẻ, ông hoạ sĩ già với anh thanh niên.


- Người kể giấu mình (ngôi thứ ba) có vai trò dẫn dắt câu chuyện. 


+ Người kể thấy hết và biết hết tất cả mọi việc, mọi người,mọi hoạt động, tâm tư, tình cảm của các nhân vật.






























+ Người kể có thể nhận xét đánh giá về nhân vật và những gì được kể. có khi người kể nhập vai vào một nhân vật.




















2. Ghi nhớ: (sgk)
II. Luyện tập.
1. Đọc đoạn trích “Trong lòng mẹ”.
2. Nhận xét :
a. Người kể : nhân vật tôi – bé Hồng
- Ưu điểm: miêu tả được những diễn biến tâm lí sâu sắc phức tạp, những tình cảm tinh tế, sinh động của nhân vật tôi.
- Hạn chế: Không miêu tả được diễn biến nội tâm của nhân vật người mẹ, tính khái quát chưa cao, làm cho giọng văn đơn điệu.
b. Kể lại đoạn văn ở mục I, thay vai nhân vật (kể theo ngôi thứ nhất: 1 trong 3 nhân vật).



IV. Củng cố: (2')
          - Giáo viên hệ thống bài : Ngôi kể , người kể chuyện trong văn bản tự sự.
V. Hướng dẫn học ở nhà và CB cho bài sau: (3’) 
          - Về nhà học bài. Hoàn thành các bài tập vào vở bài tập.
	- Soạn bài: Ôn tập Tập làm văn. Ôn lại toàn bộ kiến thức TLV đã học từ đầu năm đến nay.
          - Xem lại và bổ sung hoàn chỉnh bài soạn VB: Chiếc lược ngà để giờ sau học.
E- Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Ngày soạn: 30/ 11/ 2014
Ngày giảng :…/12/2014                                                              TiÕt: 72, 73, 74

Văn bản:
CHIẾC LƯỢC NGÀ
                                          (Nguyễn Quang Sáng)
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Giúp HS trình bày được nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một đoạn truyện Chiếc lược ngà. Chứng minh được tình cảm cha con sâu nặng trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh. Sự sáng tạo trong nghệ thuật xây dựng tình huống truyện, miêu tả tâm lí nhân vật.
2. Kĩ năng: Đọc – hiểu văn bản truyện hiện đại sáng tác trong thời kí kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Vận dụng kiến thức về thể loại và sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để cảm nhận một văn bản truyện hiện đại.
- KNS: Trân trọng tình cảm gia đình.
 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu quý tình yêu gia đình, quê hương, đất nước.
B. Chuẩn bị:
- GV:  Ảnh chân dung và tư liệu về tác giả Nguyễn Quang Sáng. 
- HS: Đọc - tóm tắt truyện, tìm hiểu câu hỏi SGK.
C. Phương pháp:
      - Đọc diễn cảm, vấn đáp, trực quan, thuyết trình, phân tích, giảng bình, thảo luận nhóm, tích hợp.
      - KT động não suy nghĩ, KT trình bày 1 phút, cặp đôi chia sẻ suy nghĩ.
D.Tiến trình giờ dạy:
             I. Ổn định tổ chức: (1’)
        II- Kiểm tra bài cũ: (5’)
         ?) Kể tóm tắt truyện Lặng lẽ Sa Pa? Phát biểu cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên?
 - HS Tóm tắt truyện:
 - Cảm nhận về anh thanh niên : + Trẻ trung, sôi nổi, yêu nghề, khiêm tốn, sống chân thành, cởi mở, giàu nghị lực và có lí tưởng sống cao đẹp.
             III- Bài mới:
    * Giới thiệu bài: (1’) 
        Chiến tranh đã qua lâu nhưng nỗi đau do nó gây ra cho con người không sao kể xiết. Đau thương, chết chóc, chia li. Đoạn trích trong tác phẩm “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng mà chúng ta đi tìm hiểu hôm nay một phần nào nói lên điều đó.
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1(10’)
*PP vấn đáp tái hiện, kt động não
- GV cho HS đọc kĩ chú thích dấu sao SGK.
?) Nêu những hiểu biết của em về tác giả?
   2 Hs phát biểu, Gv chốt.
 Gv bổ sung: Là một nhà văn Nam Bộ, rất am hiểu và gắn bó với mảnh đất ấy, NQS  hầu như chỉ viết về cuộc sống và con người Nam Bộ. Truyện của ông thường có cốt truyện hấp dẫn, xoay quanh những tình huống khá bất ngß nhưng tự nhiên hợp lÝ. NT kể chuyện, dẫn truyện của tác giả thường thoải mái, tự nhiên với giọng thân mật, dân dã. Ngôn ngữ trong truyện của NQS gần với khẩu ngữ và đậm chất Nam Bé.
Ông viết nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản phim; đề tài chính: cuộc chiến đấu của nhân dân Nam Bé. Một số tác phẩm của ông được dựng thành phim : Đất lửa    (1962)  Mùa gió chướng (1975), Bông cẩm thạch( 1971), Cánh đồng hoang, mùa nước nổi, 
?) Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm?







Hoạt động 2 (73’)
* PP vấn đáp, nêu vấn đề, thuyết trình, phân tích 
Gv nêu yêu cầu đọc: to, rõ ràng, thể hiện diễn biến tâm trạng của bé Thu và anh Sáu.


   3 Hs đọc nhận xét Gv bổ sung
- Gv tóm tắt phần đầu truyện : 
Trên đường cùng đoàn cán bộ đi công tác, ông Ba (tên người kể chuyện) được cô giao liên rất trẻ dẫn đường, đó là tuyến đường bọn địch lùng quét rất gắt gao. Hành lí và tư trang ông Ba mang theo chỉ có tài liệu và một kỉ vật của một người bạn gửi ông lúc hi sinh, 1 cây lược bằng bằng ngà voi nhờ ông mang về trao tận tay cho người con gái.
- Gv yêu cầu HS tóm tắt đoạn trích học.
GV gọi 2 HS tóm tắt lại đoạn trích.
GV nhận xét, tóm tắt bổ sung :
Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến mãi đến khi con gái lên 8 tuổi ông mới có dịp về nhà thăm con. Bé Thu không nhận ra cha vì vết sẹo trên mặt làm cho ông không giống với người trong ảnh chụp mà em biết, cho nên em đối xử với ba như người xa lạ. Đến lúc Thu nhận ra ba, tình cảm cha con thức dậy thật mãnh liệt trong em thì cũng là lúc ông Sáu phải ra đi. ở nơi căn cứ, người cha dành hết tình cảm thương nhớ, yêu quý con vào việc làm một chiếc lược ngà để tặng cho cô con gái bé bỏng. Trong một trận càn ông đã hi sinh, trước lúc nhắm mắt ông đã kịp trao chiếc lược ngà cho bạn.
?) Giải thích 1 số từ  khó chú thích SGK?

?) Văn bản thuộc thể loại văn nào?
?) Xác định phương thức biểu đạt của văn bản?
?) Văn bản có thể chia thành mấy phần? ý chính mỗi phần?
   P1: Từ đầu … tuột xuống.
   P2: còn lại
?) Trong đoạn trích tình huống nào đã bộc lộ sâu sắc cảm động tình cha con của ông Sáu?
 + Tình huống 1: Cuộc gặp gỡ của 2 cha con sau 8 năm, con không nhận cha, khi con nhận ra thì cha phải đi.
 + Tình huống 2: ở khu căn cứ, người cha dồn hết tình cảm vào việc làm cây lược tặng con. Lúc sắp hi sinh, ông chỉ kịp trao đồng đội chiếc lược nhờ chuyển cho con gái.
- Tình huống 1 bộc lộ tình cảm mãnh liệt của bé Thu với cha. Tình huống 2 bộc lộ tình cảm sâu sắc của cha với con.
?) Nhận xét của em về các tình huống này ?
- Tình huống truyện éo le. 
?) Đoạn trích xuất hiện mấy nhân vật? Nhân vật chÝnh?Vì sao em biết?
- Bé Thu, ông Sáu, bạn ông Sáu, bà ngoại, mẹ bé Thu (5 nhân vật)
   - 2 nhân vật chính: bé Thu, ông Sáu
Vì câu chuyện nói về tình cảm cha con của 2 n/v này.
?) Tên truyện “Chiếc lược ngà’’ có liên quan ntn đến nội dung câu chuyện?
HS : Chiếc lược ngà là cầu nối tình cảm hai cha con ông Sáu, chiếc lược là kỉ vật của người cha vô cùng yêu con, để lại cho con trước lúc hi sinh.
?) Diễn biến tâm lÝ tình cảm của nhân vật bé Thu trong đoạn trích có thể chia làm mấy giai đoạn? Đã là những giai đoạn nào?
 - 2 giai đoạn: trước khi nhậ ra cha
                       khi nhận ra cha
?) Sự xuất hiện của ông Sáu khiến cho bé Thu phản ứng như thế nào? 
- Sự xuất hiện của ông Sáu khiến bé Thu ngờ vực. Nó sợ hãi, lảng tránh ông. (giật mình ngơ ngác lạ lùng  mặt tái đi vụt chạy kêu thét lên)
( Chứng kiến phản ứng của Thu trước sự vồ vập của cha, ông Sáu bất ngờ, không hiểu vì sao bé lại có thái độ như vậy)
?) Trong 2 ngày tiếp theo tình cảm và thái độ của bé Thu với anh Sáu như thế nào? chi tiết nào làm em buồn cười và khó chịu nhất? Vì sao?
 - lạnh lùng, thờ ¬

 - nói trống không, vô lễ  bướng bỉnh, ngang ngạnh


 - Chi tiết: bé Thu hất tung cái trứng cá ra khỏi bát cơm không khóc lặng lẽ đứng dậy bỏ ra ngoài khó chịu
GV bình: Trong 2 ngày tiếp theo mặc những lời nói cử chỉ vỗ về, âu yếm làm thân của ông Sáu, bé Thu một mực thờ ¬, lạnh lùng đến mức bướng bỉnh ngang ngạnh, khó hiểu : không chịu gọi một tiếng ba, bị doạ đánh thì chỉ nói trống không, không lễ phép như bản tính thường ngày; nhất định không chịu nhờ ông chắt giùm nồi nước cơm to đang sôi, hất tung cái trứng cá ông Sáu gắp ra khỏi bát cơm, ông Sáu đánh nó không khóc lặng lẽ bỏ về bên ngoại, khi xuống xuồng cố ý khua dây cột xuống kêu rổn rang thật to.
?) Có ý kiến cho rằng hành động trên là lúc bé Thu bày tỏ tình yêu mãnh liệt với ba mình? ý kiến của em như thế nào?
- Đó là ý kiến đúng. Vì trong con mắt bé Thu người đàn ông xa lạ và xảo quyệt đó đang tìm cách cám dỗ, đánh lừa nó vì  một lí do đen tối nào đó. Từ chỗ hoảng sợ nó căm ghét ông ta vì muốn thay thế ba nó
 ?) Theo em, đó là một em bé như thế nào? Vì sao em không gọi ba, việc làm ấy có đáng trách không?
- Em bé là người có cá tính mạnh mẽ, tình cảm sâu sắc chân thật dành cho ba. Em chỉ nhận khi biết chắc đó là ba mình. Phản ứng của một đứa bé có cá tính mạnh mẽ ẩn chứa sự kiêu hãnh trẻ thơ về tình yêu dành cho cha.
- GV khái quát, chốt.
GV bình: Đó là phản ứng tâm lý hoàn toàn tự nhiên của một đứa bé có cá tính mạnh mẽ. Trong sự “cứng đầu” cứng cổ của con bé còn ẩn chứa cả sự kiêu hãnh trẻ thơ về một tình yêu dành cho người cha của nó. Nó chỉ yêu ba khi tin chắc đó đúng là ba.
GV Chuyển ý: Mặc dù cứng đầu như vậy nhưng bé Thu đã có sự thay đổi bất ngờ trong thái độ với ông Sáu.
?) Nhận xét và lí giải thái độ và hành động của bé Thu trong buổi sáng chia tay với anh Sáu? Tìm chi tiết chứng minh?
-Thay đổi đột ngột, kì lạ, khó hiểu và rất cảm động.
?) Vì sao tác giả lại để bà ngoại giải thích lí do với anh Ba mà không phải với bất kì ai?

- Anh là người chứng kiến sự việc hợp lí
?) Vì sao bé Thu không giãi bày uất ức đó với má trước đó mà chỉ nói với bà ngoại?

 -Vì:   nó giận má ( bênh người đó)

          bác Ba ( là khách)

          với bà ( dễ nói, tâm sự)
- Sau khi sang bà ngoại được bà giải thích, Thu hiểu ra vì sao ba có cái thẹo dài trên mặt, sự nghi ngờ trong em được giải toả. Trạng thái ân hận nuối tiếc
Nó nằm im lăn lộn, thỉnh thoảng thở dài như người lớn, cũng vì thế mà vào buổi sáng lúc ông Sáu chia tay mọi người ra đi, con bé trở về thì ba nó đã phải đi rồi.
?) Sau khi đã hiểu thì thái độ và tình cảm của nó với anh Sáu như thế nào? chứng minh?
   - ân hận, hối tiếc
   -tình yêu cha bùng lên mãnh liệt, hối hả, mạnh mẽ....
?) Qua những thái độ, hành động của bé Thu, em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật của tác giả?
- Miêu tả tâm lí tinh tế, cho thấy bé Thu có cá tính mạnh mẽ, dứt khoát, rạch ròi, quyết liệt nhưng vẫn hồn nhiên, ngây thơ.
- Gv: Nhà văn không chỉ am hiểu tâm lí trẻ thơ mà còn thể hiện lòng yêu mến trân trọng những tình cảm hồn nhiên trong trẻo đó.
- GV khái quát, chốt : 



* GV củng cố hết tiết 72, 73, chuyển ý tiết 74.
Hoạt động 3 (32’)
* PP vấn đáp, nêu vấn đề, bình giảng, thuyết trình, phân tích 
Hs quan sát phần 1 trả lời :
?) Hoàn cảnh của ông Sáu khi vê thăm nhà? Gặp lại con sau tám năm xa cách, ông Sáu đã vô cùng mừng rỡ, ông dường như không kìm nén nổi nỗi lòng mình khi nhìn thấy đứa con.
?) Tìm chi tiết miêu tả tình cảm của ông Sáu lúc gặp con?
 + Lần đầu gặp con :
 -Thuyền chưa cập bến, ông Sáu đã nhảy thót lên bờ, vừa gọi vừa chìa tay đón con.
 - Ngạc nhiên, hụt hẫng, buồn khi thấy con sợ hãi bỏ chạy.
 + Những ngày đoàn tụ; 
 - Hai ngày sau tìm mọi cách làm thân, chờ đợi con gái gọi mình là cha.
 - Không nén được giận đánh con.

 - Đau khổ, bất lực ra đi.
 - Sung sướng, cảm động hạnh phúc khi con gái thay đổi thái độ.
   Gv: trải qua mọi thử thách cuối cùng ông cũng nhận được niềm hạnh phúc tuy vô cùng ngắn ngủi. 
- GV khái quát, chốt:

?) Sau chuyến về thăm nhà tình cảm của ông Sáu với con gái như thế nào?Tìm chi tiết chứng minh?
   - Day dứt, ân hận trót đánh con.
   - Nhớ thương con.
   - Thực hiện lời hứa : làm chiếc lược ngà cho con
   - Giờ phút cuối cùng trước lúc hi sinh, ông chỉ yên lòng khi biết cây lược sẽ được chuyển đến tận tay con gái.

 Tình yêu con tha thiết, sâu nặng. Tình cảm ấy bất diệt trước sự huỷ diệt tàn khốc của chiến tranh.
 Gv chốt: Chiếc lược nhỏ bé mà thiêng liêng đã làm dịu đi nỗi ân hận và ánh lên niềm hy vọng khắc khoải sẽ có ngày anh được gặp lại con trao tận tay con món quà kỉ niệm. Nhưng rồi anh Sáu đã hi sinh trong một trận càn ông đã gửi niềm tin vào tay người đồng đội thân thiết
? Qua phân tích em hiểu tình cảm của ông Sáu với con như thế nào?
  2 Hs phát biểu, Gv chốt :	
GV bình: Lời dặn của con khiến ông nung nÊu quyết tâm thực hiện bằng được chiếc lược ngà. Làm chiếc lược dồn hết tâm trí công sức cưa răng, chuốt bóng, khắc chữ tỉ mỉ. Ngắm nghía chiếc lược, chải cho bóng → mong được gặp con. Chiếc lược là kết tinh tất cả những t/c¶m của một người cha dồn cho con trong xa cách nhớ thương.  Chiếc lược đã trở thành một vật quý giá, thiêng liêng với ông Sáu. Chiếc lược chưa chải được tóc con nhưng đã gì rối lòng ông, làm dịu đi nỗi ân hận và ánh lên niềm hy vọng khắc kho¶i sẽ được gặp con.
- Khi sắp hy sinh – cố giữ chiếc lược cho con.
* Lòng yêu con đã biến người c/sĩ thành 1 nghệ nhân, nghệ nhân chỉ sáng tạo ra một tác phẩm duy nhất trong đời cho nên chiếc lược ngà là kết tinh của tình phụ tử mộc mạc mà đằm thắm sâu xa, đơn sơ mà khì diệu làm sao!
?) Câu chuyện chiếc lược ngà ngoài việc diễn tả tình cảm cha con sâu nặng thắm thiết còn gợi ta suy nghĩ gì ?
- Gợi người đọc suy nghĩ thấm thía những đau thương mất mát, éo le mà chiến tranh mang đến cho bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình.
Hoạt động 4( 5’)
* pp nêu vấn đề, kt trình bày một phút
?) Câu chuyện giúp em hiểu rõ điều gì?
   -Tình cha con thắm thiết, sâu nặng của người chiến sĩ.
   - Nỗi đau thương mà chiến tranh mang đến cho bao người.
   Gv chốt: liên hệ.
?) Chỉ ra những thành công trong nghệ thuật?
HS phát biểu. Gv bổ sung: 
- Xây dựng tình huống bất ngờ, hợp lý.
- Xây dựng cốt truyện khá chặt chẽ có những yếu tố bất ngờ nhưng hợp lý.
- Lựa chọn nhân vật kể chuyện thích hợp.
(Chủ động xen vào những ý kiến bình luận suy nghĩ để dẫn dắt sự tiếp nhận của người đọc, người nghe: Ông Ba vừa là người chứng kiến câu chuyện, vừa là người trực tiếp tham gia vào câu chuyện. Lời kể vừa khách quan, vừa bộc lộ sâu sắc cảm xúc ý nghĩ của nhân vật, làm cho câu chuyện trở nên đáng tin cậy, người kể lại chủ động điều khiển nhịp kể theo trạng thái cảm xúc của mình. Câu chuyện hấp dẫn, sinh động và có sức thuyết phục Thể hiện được chủ đề của tác phẩm: ca ngợi tình cha con thắm thiết, sâu nặng dù trong hoàn cảnh éo le)
- Chi tiết chiếc lược ngà có ý nghĩa nối kết các nhân vật trong tác phẩm, vừa là biểu hiện cụ thể của tình cảm người cha dành cho con - vừa là biểu tượng tình cha con sâu nặng.
- Nghệ thuật khắc họa tâm lý, xây dựng tính cách nhân vật.
 ?) Kể những câu chuyện tương tự về tình cha con mà em biết?
   Hs tự bộc lộ.
Gv gọi HS đọc Ghi nhớ (Sgk) 
Hoạt động 5 (5’)
- GV nêu yêu cầu của BT1/203
- HS trình bày, GV nhận xét, bổ sung.






- GV nêu yêu cầu của BT1/203
- Gọi HS kể.
	I. Giới thiệu chung:
1. Tác giả: 
- Nguyễn Quang Sáng ( 1932 – 2014) quê ở Chợ Mới - Long Xuyên - An Giang. 
 - Là nhà văn trưởng thành trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc.
- Chuyên viết về cuộc sống con người Nam Bộ.











2. Tác phẩm:
 - Viết 1966 khi tác giả hoạt động ở chiến trường Nam Bộ thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra quyết liệt, là một trong những truyện ngắn rất thành công của ông.     
II. Đọc – hiểu văn bản:
1. Đọc – Chú thích:
a. Đọc, kể tóm tắt :



























b. Chú thích: (SGK)
2. Kết cấu - Bố cục:
- Thể loại: Truyện ngắn
- PTBĐ: Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm. 
- Bè côc: 2 phần



3. Phân tích văn bản:


























a. Diễn biến tâm lí và tình cảm của bé Thu :
* Thái độ và hành động  của bé Thu trước khi nhận ra ông Sáu là cha:














































- Bé Thu ngờ vực, lảng tránh, tỏ ra lạnh nhạt, xa cách, cự tuyệt một cách quyết liệt trước tình cảm của ông Sáu, thể hiện cá tính mạnh mẽ, cứng cỏi và một tình yêu thương cha chân thật, sâu sắc và bền vững.
* Thái độ và hành động của Thu khi nhận ra cha.



































- Tình yêu và nỗi mong nhớ cha bị dồn nén bấy lâu, nay bùng ra thật mạnh mẽ, hối hả, cuống quýt có xen lẫn cả sự ân hận và hối tiếc. 
b. Tình cảm cha con sâu nặng ở nhân vật ông Sáu:

* Những ngày về phép:





















- Trải qua những hụt hẫng, buồn rầu, đau khổ, bất lực, ông đã nhận được niềm hạnh phúc từ đứa con mình. 
* Những ngày xa con: 



















- Nỗi ân hận day dứt vì đã lỡ đánh con, và việc ông dồn tâm vào làm cây lược tặng con  đã thể hiện  tình yêu con tha thiết, sâu nặng và cảm động. Tình cảm ấy bất diệt trước sự huỷ diệt tàn khốc của chiến tranh.
















4. Tổng kết:
a. Nội dung: SGK/ 202








b. Nghệ thuật:
- Tạo tình huống truyện éo le
- Có cốt truyện mang yếu tố bất ngờ mà tự nhiên, hợp lí. 
- Lựa chọn nhân vật kể chuyện thích hợp.
- Miêu tả sinh động tâm lý và tính cách nhân vật. 


















c. Ghi nhớ :  SGK/ 202
III. Luyện tập: 

- Bt1/ 203: Thái độ trái ngược của bé Thu trong những ngày đầu và lúc sắp đi nhưng vẫn nhất quán trong tính cách nhân vật giải thích.
     -Tình yêu con sâu sắc, mãnh liệt, chân thành.
     - Bt2/ 203: Kể về cuộc gặp gỡ cuối cùng của 2 cha con theo lời kể của bé Thu.



IV. Hướng dẫn học ở nhà và CB cho bài sau: (3’) 
   - Đọc lại VB, tóm tắt lại ND đoạn trích, phân tích NV bé Thu và NV ông Sáu.
   - Ôn thơ và truyện hiện đại.
    - Ôn tập phần Tiếng Việt.
    - Chuẩn bị bài kiểm tra thơ và truyện hiện đại, bài kiểm tra Tiếng Việt.
E- Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn: 30/ 11/ 2014
Ngày giảng :…./12/2014                                                              TiÕt: 75

ÔN THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Hệ thống hoá kiến thức cơ bản về các tác phẩm thơ và truyện hiện đại Việt Nam đã học trong chương trình ngữ văn 9 học kỳ I. Củng cố những tri thức về thể loại thơ trữ tình.
-  Hiểu biết sơ lược về thành tựu và đặc điểm của văn xuôi hiện đại Việt Nam sau năm 1945.
2. Kĩ năng:  Rèn luyện kỹ năng phân tích thơ và củng cố những hiểu biết về thể loại truyện ( cốt truyện, nhân vật, lời kể, tình huống truyện ).
- KNS: Giao tiếp: trao đổi, hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của truyện, thơ hiện đại.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh lòng say mê, hưởng ứng, yêu thích bộ môn.
B. Chuẩn bị:
- GV: Bài soạn, SGK, Tài liệu tham khảo.
- HS: Ôn lại KT cũ.
C. Phương pháp:
- Vấn đáp , thảo luận nhóm .
D.Tiến trình giờ dạy:
I. Ổn định lớp: (1’)
II. Kiểm tra bài cũ:  Kết hợp khi ôn tập.
III. Bài mới :
I.Thống kê các tác phẩm thơ và truyện hiện đại:
	TT
	Tác phẩm
	Tác giả
	Thời gian
	Thể loại
	Nội dung
	Nghệ thuật

	1
	Đồng chí
	Chính Hữu
	1948
	Thơ tự do
	Tình đồng chí gắn bó keo sơn tự nhiên, bình dị, sâu sắc.
	Chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ, giản dị, chân thực, cô đọng, giàu sức biểu cảm.

	2
	Bài thơ về Tiểu đội xe không kính
	Phạm Tiến Duật
	1969
	Tự do
	- Hình ảnh độc đáo: những chiếc xe không kính.
- Hình ảnh những người lính lái xe Trường Sơn với tư thế hiên ngang, tinh thần lạc quan, dũng cảm, bất chấp khó khăn, nguy hiểm và ý chí chiến đấu giải phóng miền Nam.
	- Giàu chất liệu hiện thực chiến trờng.
- Ngôn ngữ, giọng điệu mang nét riêng, tự nhiên, khoẻ khoắn.

	3
	Đoàn thuyền đánh cá
	Huy Cận
	1958
	Thất ngôn trường thiên
	Thể hiện sự hài hoà giữa thiên nhiên và con người lao động, bộc lộ niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ trước đất nước và cuộc sống.
	- Sáng tạo hình ảnh thơ bằng liên tưởng, tưởng tượng phong phú, độc đáo.
- Âm hưởng khoẻ khoắn, hào hùng, lạc quan.

	4
	Bếp lửa
	Bằng Việt
	1963
	Thất ngôn trường thiên
	Qua hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu đã trưởng thành, bài thơ đã gợi lại những kỷ niệm đầy xúc động  về người bà và tình bà cháu, đồng thời thể hiện lòng kính yêu trân trọng và biết ơn của người cháu đối với bà và cũng là đối với gia đình, quê hương, đất nước.
	- Kết hợp giữa biểu cảm với miêu tả, tự sự và bình luận.
- Hình ảnh thơ sáng tạo, giàu ý biểu tượng: bếp lửa gắn liền với hình ảnh người bà.

	5
	Khúc hát ru những em bé...
	Nguyễn Khoa Điềm
	1971
	Tám tiếng hát ru
	Tình yêu thương con gắn với tình yêu đất nước và khát vọng của người mẹ dân tộc Tà Ôi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
	- Giọng điệu thơ thiết tha, ngọt ngào, trìu mến.
- Bố cục đặc sắc: hai lời ru đan xen ở mỗi khổ thơ tạo nên một khúc hát ru trữ tình, sâu lắng.

	6
	Ánh trăng
	Nguyễn Duy
	1978
	Năm tiếng
	- Bài thơ là lời nhắc nhở về những năm tháng gian lao đã qua của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên, đất 
nước, bình dị, hiền hậu.
- Từ đó, gợi nhắc ngời đọc thái độ sống “uống nước nhớ nguồn”, ân nghĩa thuỷ chung cùng quá khứ.
	- Giọng điệu tâm tình, tự nhiên kết hợp giữa yếu tố trữ tình và tự sự.
- Hình ảnh giàu tính biểu cảm: trăng giàu ý nghĩa biểu tượng.

	7
	Làng
	Kim Lân
	Thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp
	Truyện ngắn
	Quan nhân vật ông Hai , nhà văn Kim Lân đã thể hiện chân thực , sâu săc tình yêu làng , yêu quê hương đất nước , tinh thầ kháng chiến của người nông dân.
	- Xây dựng tình huống nhân vật.
- Miêu tả tâm lí và ngôn ngữ nhân vật.

	8
	Lặng lẽ Sa Pa
	Nguyễn Thành Long
	1970
	Truyện ngắn
	Qua nhân vật anh thanh niên , truyện đã khẳng định vẻ đẹp và ý nghĩa của những công việc thầm lặng , những người đang cống hiến mình cho đất nước.
	- Cách kể chuyện tự  nhiên, tình huống truyện hợp lí.

	9
	Chiếc lược ngà
	Nguyễn Quang Sáng
	1966
	Truyện ngắn
	Truyện thể hiện cảm động tình cha con ông Sáu sâu nặng , cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh.
	Miêu tả tâm lí và tính cách nhân vật.


II. Luyện tâp:
1. Bài tập 1: Viết 1 đoạn văn khoảng 6 câu theo cách lập luận Tổng- Phân - Hợp. Phân tích khổ cuối bài “ Đồng chí” trong đoạn có sử dụng:
-  1 câu ghép chính phụ.
-   Có thành phần tình thái (Cần gạch chân hoặc ghi chú thích).
* Về nội dung: - Phân tích khổ thơ làm nổi bật vẻ đẹp tình đồng chí được thể hiện trong hoàn cảnh chiến đấu gian lao, những nguời lính trong tư thế: phục kích chờ giặc, đứng bên nhau cùng khẩu súng và vầng trănghòa quyện tạo thành hình ảnh “Đầu súng trăng treo”. 
 Tình đồng chí đó: 
+ Sưởi ấm lòng họ giữa cảnh rừng hoang, sương muối, giá rét.
+ Có sức mạnh để vượt lên sự khắc nghiệt của thời tiết, của gian khổ, khó khăn.
* Về hình thức: 
- Trình bày theo kết cấu T-P-H.
- Có 1 câu ghép chính phụ (có thể dựng kiểu câu “ Nếu…thì” ở đầu đoạn với nhiệm vụ liên kết ý với đoạn trên).
- Có thành phần tình thái.
2. Bài tập 2: Nhan đề Bài thơ về tiểu đội xe không kính có gì đặc biệt?
	Về mặt lô-gíc, hai chữ "bài thơ" không thật cần thiết xuất hiện ở nhan đề của tác phẩm. Bản thân tác phẩm đã bao hàm nghĩa của "bài thơ" rồi. Tuy nhiên:
	Sự xuất hiện của hai chữ "bài thơ" là để tạo ra sự tương phản với vế còn lại: "tiểu đội xe không kính". Vế trước là chất thơ, là nghệ thuật. Vế sau là hiện thực trần trụi, dường như xa lạ và không có gì là nên thơ cả. Nhan đề Bài thơ về tiểu đội xe không kính dường như là sự nối liền giữa hai thế giới thơ và phi thơ. Nói cách khác, nó chứa đựng một tuyên ngôn nghệ thuật của Phạm Tiến Duật và thế hệ các nhà thơ trẻ chống Mĩ: Đi tìm chất thơ ngay từ trong hiện thực trần trụi, hiện thực của thực tế đời sống dường như không có gì nên thơ cả.
3. Bài tập 3: Cảm nhận về khổ thơ cuối của bài:
Ý chí chiến đấu vì giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
	- Bài thơ khép lại bằng bốn câu thể hiện “ý chí … Tổ quốc”
	- Trải qua mưa bom bão đạn, những chiếc xe ban đầu đã không có kính, nay càng trở nên hư hại hơn, vật chất ngày cảng thiếu thốn.
			“Không có kính … xước”
	- Điệp ngữ “không có” được nhắc lại 3 lần nhấn mạnh sự thiếu thốn đến trần trụi của những chiếc xe, còn cho ta thấy mức độ ác liệt của chiến trường.
	- Nhưng không có gì có thể cản trở được sự chuyển động kì diệu của những chiếc xe không kính ấy.
	- Bom đạn quân thù có thể làm biến dạng cái xe nhưng không đè bẹp được tinh thần, ý chí chiến đấu của những chiến sĩ lái xe. Xe vẫn chạy không chỉ vì có động cơ máy móc mà còn có một động cơ tinh thần “Vì miền Nam phía trước”.
	- Đối lập với tất cả những cái “không có” ở trên là một cái “có”. Đó là trái tim - sức mạnh của người lính. Sức mạnh con người đã chiến thắng bom đạn kẻ thù.
	- Trái tim  ấy thay thế cho tất cả những thiếu thốn “không kính, không đèn, không nản” hợp nhất với người chiến sĩ lái xe thành một cơ thể sống để tiếp tục tiến lên phía trước hướng về miền Nam thân yêu.
	- Trái tim yêu thương, trái tim cam trường của người chiến sĩ lái xe trở thành nhãn tư bài thờ, cô đúc ý toàn bài, hội tụ vẻ đẹp của người lính và để lại cảm xúc sâu lắng trong lòng người đọc.
	- Trái tim người lính toả sáng rực rỡ mãi đến muôn thế hệ mai sau khiến ta không quên một thế hệ thanh niên thời kỳ chống Mỹ oanh liệt của dân tộc.
4. Bài tập 4: Hãy viết 2 đoạn văn nghị luận nối tiếp nhau với yêu cầu sau:
· Đoạn 1: Nêu cảm nhận của em về hai khổ thơ đầu bài “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận.
· Đoạn 2: Nêu cảm nhận của em về khổ thơ cuối của bài thơ trên.
Gợi ý
	Đây là bài tập luyện cho học sinh cách viết các đoạn văn nối tiếp nhau, có liên kết đoạn chặt chẽ, nhưng không cho biết chủ đề của mỗi đoạn. Do vậy, trước khi viết, học sinh phải tìm được chủ đề chung, liên kết nội dung của hai đoạn này. Tiếp đến, tìm chủ đề mỗi đoạn (là một mặt hoặc một gói, một khía cạnh của chủ đề chung). Vì thế, các em có thể có nhiều cách lựa chọn khác nhau, miễn là đều nói  về ND và NT chính của các khổ thơ đó. Cách trình bày đoạn cũng tự do, thoáng.
	Dưới đây là một số dự kiến về chủ đề của 2 đoạn văn:
a) Bài ca lao động khoẻ khoắn ngân vang.
b) Cảm hứng về thiên nhiên và lao động hoà quện với nhau.
5. Bài tập 5:  Sắp xếp các bài thơ theo từng giai đoạn lịch sử?  
1. Giai đoạn chống Pháp: Đồng chí.
2. Giai đoạn hoà bình sau kháng chiến chống Pháp: Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa. 
3. Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ: Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ. 
4. Giai đoạn sau năm 1975: Ánh trăng .
6. Bài tập 6:  Phân tích những nét chung và riêng của hình ảnh người lính trong hai bài thơ “Đồng chí” và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”?
a- Nét chung : Họ là những người sống có lí tưởng.
  - Không sợ khó khăn gian khổ ,sẵn sàng hy sinh bảo vệ tổ quốc. 
  - Tình cảm đồng chí đồng đội keo sơn gắn bó.
b-Nét riêng :
- Hình ảnh anh bộ đội trong hai thời kì kháng chiến khác nhau (chống Pháp 1948- Chống Mỹ 1969)
* Người lính trong bài thơ  “Đồng chí”
+ Xuất từ nông dân
+Tình đồng chí đồng đội: Hiểu và thông cảm hoàn cảnh của nhau, cùng chia bùi sẻ ngọt.
- Tình cảm thể hiện sâu lắng
* Người lính trong bài thơ tiểu đội xe không kính:
+Xuất thân từ nhiều thành phần, đối tượng: trí thức, nông dân, công nhân, nam, nữ …
+ Đồng chí đồng đội : Nối tiếp và nâng cao truyền thống của hình ảnh người lính thời chống Pháp…
+ Tình cảm trẻ trung, sôi nổi, lạc quan. 
7. Bài tập 7:  Tóm tắt, Tình huống và chủ đề của các tác phẩm truyện :  
1- Tóm tắt Truyện ngắn Làng - Kim Lân.
2- Tình huống truyện :
- Ông Hai nghe tin làng Chợ Dầu yêu quí của ông theo Tây -> tình huống đối nghịch với tình cảm tự hào mãnh liệt về làng chợ Dầu của Ông Hai -> từ đó tạo ra một diễn biến tâm lí gay gắt trong nhân vật và tạo nên tính cách nhân vật.
    3- Chủ đề : Ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn: Tình yêu làng quê hòa nhập với tình yêu đất nước  của người nông dân Việt Nam trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống pháp.
2.1- Tóm tắt Truyện Lặng Lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long. 
2.2 Tình huống truyện đơn giản: Cuộc gặp gỡ tình cờ ngắn ngủi của của người với anh thanh niên trên đỉnh Yên Sơn -> tạo thuận lợi cho nhân vật chính xuất hiện tự nhiên.
2. 3 Chủ đề của truyện: Ngợi ca những con người lao động bình thường âm thầm cống hiến sức mình cho đất nước “Trong cái im lặng của Sa Pa …Sa Pa mà chỉ nghe tên người ta đã nghĩ đến chuyện nghĩ ngơi ,có những con người đang làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước”
3.1 – Tóm tắt truyện Chiếc lược ngà - Nguyễn Q.Sáng.
3.2 Tình huống truyện Chiếc lược  ngà: Hai cha con gặp lại nhau sau 8 năm. Bé Thu không nhận cha đến lúc nhận cha thì ông sáu phải ra đi. Ở chiến khu ông Sáu thương con làm chiếc lược ngà để tặng con nhưng chưa kịp trao thì ông đã hy sinh.
 3.3 Chủ đề:Tình cảm cha con sâu nặng trong hoàn cảnh éo le, thời chiến tranh chống Mỹ ở Miền Nam. Nhà văn khẳng định và ngợi ca tình cảm cha con thiêng liêng như một giá trị nhân bản sâu sắc.
8. Bài tập 8:  Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam qua các tác phẩm truyện? 
- Ông Hai: Yêu làng, yêu nước, có tinh thần kháng chiến.
- Anh thanh niên: Mặc dù sống ở đỉnh núi cao nhưng hiểu được ý nghĩa của công việc mình làm nên rất yêu đời, yêu mọi người.
- Bé Thu: Có tính cách rất độc đáo: Cứng cỏi , bướng bỉnh nhưng tình cảm nồng nàn, thắm thiết với cha.
9. Bài tập 9:   Phân tích những tính cách nổi bật của nhân vật trong truyện:
a-  Phân tích nét nổi bật trong tính cách nhân vật ông Hai và nghệ thuật?
- Nét nổi bật trong tính cách nhân vật:
- Gắn bó với làng quê
- Tình yêu làng yêu nước được bộc lộ qua nỗi dằn vặt nội tâm của nhân vật ông Hai…
* Nghệ thuật: Miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật (cử chỉ lời nói ,nội tâm quan hệ hàng xóm.
b- vẻ đẹp trong cách sống, trong tâm hồn những suy nghĩ của nhân vật Anh thanh niên?
- Làm việc trên độ cao 2.600 m trong điều kiện khó khăn.
- Say mê với công việc.
- Tính cách sống khiêm tốn …..
-> Thầm lặng cống hiến xây dựng đất nước. Là con người mới.
c- Cảm nghĩ của em về nhân vật bé Thu?
 Tình yêu cha mạnh mẽ, sâu sắc, nhưng cũng thật dứt khoát rạch ròi, đồng thời còn cứng cỏi đến mức ương ngạnh.
- Xa cách lạnh nhạt khi mới gặp cha.
- Phản ứng quyết liệt rồi bỏ sang nhà ngoại.
- Được ngoại giải thích, hiểu, hối hận …
- Phút cuối cùng tình yêu cha bộc lộ mãnh liệt và xót xa.
* Chiến tranh có thể hủy diệt cuộc sống, nhưng không thể hủy diệt tình  cảm gia đình thiêng liêng của con người, bằng chứng là tình cha con của bé Thu không bao giờ chết. 
 IV. Củng cố: (2’) GV khái quát lại ND ôn tập.
V. Hướng dẫn học ở nhà và CB cho bài sau: (3’) 
   - Ôn lại toàn bộ kiến thức đã ôn trong giờ.
   - Học thuộc lòng các bài thơ, tóm tắt ND các TP truyện.
   - Phân tích những hình ảnh biểu tượng: “Đầu súng trăng treo” (trong bài Đồng chí), trăng (trong bài Ánh trăng). Chọn bình một đoạn (hoặc khổ) thơ đặc sắc trong các bài thơ đã học? 
   - Cảm nghĩ của em về nhân vật bé Thu và tình cha con trong chiến tranh trong truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn quang Sáng?
   - Thi đọc thơ, ngâm thơ, bình thơ ( Mỗi tổ chuẩn bị một nội dung theo yêu cầu làm ở nhà, cử đại diện tổ dự thi ). 
   - Ôn tập kĩ chuẩn bị tiết sau làm bài kiểm tra 1 tiết.
E- Rút kinh nghiệm:
   ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                   
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                  Tổ phú  duyệt ....../12/2014
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